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	Tập đoàn CN Than- Khoáng sản VN
Công ty cổ phần giám định- vinacomin
	Cộng hoà Xã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        §ộc lập – Tự do – Hạnh phóc



	          Số:  595  /2011/ NQ- ĐH§CĐ
	             Hạ Long, ngày  18  th¸ng 4  năm 2011


NGhị  Quyết

ĐẠI HỘI ĐỒNG cổ đông thường niên năm 2011
Công ty cổ phần giám định -vinacomin 

· Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
· Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần giám định- Vinacomin, được Đại hội cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 14/3/2006, được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/10/2010.

· Căn cứ biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần giám định-Vinacomin, tổ chức ngày 18 / 4 /2011 tại văn phòng Công ty. 
Đại HỘI ĐỒNG CỔ Đông Công ty cổ phần giám định -vinacomin
Quyết nghị
Điều 1.  Thông qua các báo cáo đã trình trước Đại hội:
1 Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả quản lý kinh doanh ở Công ty, về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2010;
2 Báo cáo của Giám đốc Công ty về nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD - ĐT-XD năm 2011.

3 Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2010;

4 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty, của HĐQT và Giám đốc Công ty;  
Kết quả biểu quyết: 

· Tỉ lệ đồng ý

: 1.900.196 phiếu thuận =  95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
· Tỷ lệ không ý kiến
:         0   % phiếu
· Tỷ lệ không đồng ý
:          0  % phiếu
       Điều 2.  Biểu quyết thống nhất các vấn đề sau:

  1.  Kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty như sau:    
	1. Tổng doanh thu kinh doanh thựchiện: 
	  96.255.337.157 đồng

	  Doanh thu SXKD
	  91.971.896.837 đồng

	  Thu hoạt động khác
	    4.283.440.320 đồng

	2.  Tổng chi phí kinh doanh
	  75.849.955.057 đồng

	  Chi phí SXKD
	  74.306.915.536 đồng

	  Chi hoạt động khác
	    1.543.039.521 đồng

	3.  Tổng lợi nhuận trước thuế
	  20.405.382.100 đồng

	   Lợi nhuận SXKD
	  17.664.981.301 đồng

	   Lợi nhuận khác
	    2.740.400.799 đồng


      Kết quả biểu quyết: 

· Tỉ lệ đồng ý

:  1.900.196  phiếu thuận =   95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
· Tỷ lệ không ý kiến
:      0    % phiếu
· Tỷ lệ không đồng ý
:      0   % phiếu    
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ   tức năm 2010 như sau: 
	  Phân phối lợi nhuận 2010
	  

	  * Thu nhập tính thuế
	  20.285.768.709 đồng

	-  Thuế TNDN ( 25%)
	    5.071.442.177 đồng

	    Trong đó : miễn thuế (50%) bổ sung quỹ ĐTPT
	    2.240.387.745 đồng

	- Lợi nhuận sau thuế
	  15.333.939.923 đồng

	    + Trích 5% bổ sung VĐLcho đủ 10% theo QC
	       599.844.000 đồng

	     + Chi trả cổ tức  (16% năm)
	    3.199.750.400 đồng

	-  Lợi nhuận còn lại lập các quỹ
	  11.534.345.523 đồng

	    + Trích quỹ ĐTPT 70%
	    8.074.041.900 đồng

	    + Quỹ khen thưởng 20%
	    2.306.869.100 đồng

	    + Quỹ phúc lợi  10%
	    1.153.434.523 đồng


       Kết quả biểu quyết: 

· Tỉ lệ đồng ý

:  1.900.196  phiếu thuận =  95,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
· Tỷ lệ không ý kiến
:       0    % phiếu
· Tỷ lệ không đồng ý
:       0    % phiếu
3. Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch điều hành SXKD, kế hoạch ĐTXD năm 2011:
	số
	chỉ
	đơn
	kế hoạch
	Ghi 

	tt
	tiêu
	vị
	năm 2011
	chú

	I
	Các chỉ tiêu chính thức
	 
	 
	 

	1
	Nộp ngân sách
	Tr.®ång
	11 140
	 

	2
	Các khoản huy động tập trung TKV
	Tr.®ång
	 674
	 

	II
	Chỉ tiêu h​ướng dẫn
	 
	 
	 

	1
	Giám định than tiêu thụ (a+b)
	1000 tÊn
	42 190
	42 190

	a
	Xuất khẩu
	"
	16 500
	16 500

	b
	Nội địa
	"
	25 690
	25 690

	*
	Giám định than giao nhận 
	"
	55 852
	55 852

	*
	Chân hàng
	"
	16 500
	16 500

	*
	Giám định số lư​ợng, giám sát chuyển tải
	"
	10 296
	10 296

	*
	Giám định số l​ượng sà lan chuyển tải
	"
	6 292
	6 292

	*
	Kẹp chì ph​ương tiện vận chuyển:
	"
	23 384
	23 384

	2
	Giám định khác
	 
	 
	 

	*
	Kiểm tra, xác nhận độ đảm bảo đo l​ờng cân ô tô thương mại
	l​ượt cân
	 124
	 

	*
	Giám định than của Tổng công ty CNM Việt Bắc
	1000 tÊn
	 855
	 

	*
	Giám định than xuất, nhập khẩu cho khách hàng ngoài Tập đoàn
	"
	 500
	 

	iii
	Giá trị 
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu :
	Tr.®ång
	91 050
	 

	2
	Chi phí 
	Tr.®ång
	73 856
	 

	3
	Lợi nhuận trư​ớc thuế TNDN
	Tr.®ång
	17 194
	 

	IV
	Lao động - tiền lư​ơng
	 
	 
	 

	1
	Lao động
	Ng­​êi
	 530
	 

	2
	Tiền l​ương bình quân theo lao động định mức
	1000 ®/ng
	6 346
	 

	3
	Đơn giá tiền l​ương (đ/1000đ Doanh thu)
	 
	 440
	 

	V
	Tổng mức đầu t​ XD cơ bản
	Tr.®ång
	20 236
	 

	
	Công trình chuyển tiếp 2010
	“
	8 578
	

	
	Công trình đầu tư mới năm 2011
	“
	9 058
	

	
	Trong đó:  -  Thiết bị
	“
	5 604
	

	
	                  -  Công trình kiến trúc
	“
	3 004
	

	
	                  -   Công trình khác
	“
	450
	

	
	Chuẩn bị đầu tư
	“
	2 600
	

	VI
	Cổ tức
	%
	 17
	 


Kết quả biểu quyết: 

· Tỉ lệ đồng ý

:  1.900.196  phiếu thuận =    95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
· Tỷ lệ không ý kiến
:       0   % phiếu
· Tỷ lệ không đồng ý
:       0   % phiếu
4.  Quyết nghị mức phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 

-  Thông qua số quyết toán phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 như báo cáo đã trình bày.

-   Năm 2011 vẫn thực hiện như năm 2010 theo hướng dẫn tại công văn số: 1841 /CV-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, tính theo lương tối thiểu  730.000đ cụ thể:

1. Mức phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT một tháng:  7,3 x 730.000đ x 30% = 1.598.700 đồng.
2. Mức phụ cấp cho mỗi UVHĐQT một tháng: 6.31 x 730.000 ® x 30% = 1.381.890 đồng.
3. Mức phụ cấp cho trưởng ban kiểm soát một tháng: 6.31 x 730.000 ® x 30% = 1.381.890 đồng.
4. Mức phụ cấp cho mỗi UVBKS, thư ký HĐQT một tháng: 5,98 x 730.000đ x 30% = 1.309.620đ.
Từ 01/5/2011 tính theo mức lương tối thiểu 830.000, đồng. Khi Nhà nước có thay đổi chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, hoặc Nhà nước có thay đổi mức lương tối thiểu, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo lại Đại hội vào kỳ họp sau.
Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác như CBCNV Công ty.
Kết quả biểu quyết: 

· Tỉ lệ đồng ý

:  1.900.196  phiếu thuận = 95,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
· Tỷ lệ không ý kiến
:    0    % phiếu
· Tỷ lệ không đồng ý
:    0    % phiếu
Điều 3.  Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 gồm các vị có tên sau đây:
a/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
	1.
	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh
	Trúng cử thành viên HĐQT Công ty

	2.
	Ông: Trần Minh Nghĩa
	Trúng cử thành viên HĐQT Công ty

	3.
	ông: Lê Chí Phúc
	Trúng cử thành viên HĐQT Công ty


  b/ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
	1.
	Bà: Phan Thị Hương
	Trúng cử thành viên BKS Công ty

	2.
	Ông: Nguyễn Văn Hùng
	Trúng cử thành viên BKS Công ty

	3.
	Bà: Nguyễn Kim Ngân
	Trúng cử thành viên BKS Công ty


HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã họp bầu Chủ tịch HĐQT; Trưởng ban kiểm soát và phân công các thành viên:

1. Hội đồng quản trị:

	TT
	Họ và tên
	Chức danh

	1.
	ông: Lê Chí Phúc
	Chủ tịch HĐQT

	2.
	ông: Trần Minh Nghĩa
	Uỷ viên HĐQT  

	3.
	bà: Phạm Thị Hồng Hạnh
	Uỷ viên HĐQT


2. Ban Kiểm soát:

	TT
	Họ và tên
	Chức danh

	1.
	Bà: Phan Thị Hương
	Trưởng Ban kiểm soát

	3.
	Ông: Nguyễn Văn Hùng
	Uỷ viên BKS

	2.
	bà: Nguyễn Kim Ngân
	Uỷ viên BKS


Điều 4. Giao cho HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 5.  Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần giám định-Vinacomin trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần giám định-Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 18/4/2011 tại văn phòng Công ty ( 55-Lê Thánh Tông-TP Hạ Long- Quảng Ninh), với 1.900.196 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty./.

	Nơi nhận

· HĐTV Tập đoàn Vinacomin ( báo cáo ) 
· UBCK Nhà Nước –Sở GDCK Hà Nội.

· TT lưu lý chứng khoán VN                                                
· Chủ tịch HĐQT Công ty                                                           
· Các uỷ viên HĐQT Công ty

· Trưởng ban kiểm soát Công ty

· Giám đốc, phó giám đốc Công ty

· Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn

· Lưu VP, Thư ký Công ty


	TM. Đại hội đồng cổ đông
 Chủ Tọa 
Lê Chí Phúc


